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Vấn đề xác định tuổi thai luôn là vấn đề tưởng 

như đơn giản nhưng trong thực hành sản khoa 

ngày nay việc xác định tuổi thai đôi lúc lại khó 

khăn và có một vai trò rất quan trọng trong xử trí của 

thầy thuốc nhằm đảm bảo tính an toàn cho mẹ và cả 

thai nhi.

 

Có ba phương pháp cơ bản giúp ước đoán tuổi thai là 

dựa vào kinh cuối, khám lâm sàng và siêu âm. Phương 

pháp dựa vào kinh cuối chỉ đúng với những trường hợp 

thai phụ có kinh đều chu kỳ 28 ngày. Phương pháp này 

giả định rằng ngày rụng trứng và thụ thai xảy ra vào 

ngày thứ 14 của chu kỳ kinh. Những sai lầm trong giả 

định này là thời điểm rụng trứng khác nhau rất nhiều, 

phụ thuộc vào đặc điểm tâm sinh lý từng người. Theo 

Mongelli Max - giáo sư, khoa sản phụ khoa, đại học 

Sydney -  phương pháp này sẽ có nguy cơ tính toán 

tuổi thai quá mức so với thực tế [5],[7]. Mặc khác, có 

đến 10 – 45 % thai phụ không thể cung cấp thông tin 

chính xác về ngày kinh cuối, 18% thai phụ có sự khác 

biệt đáng kể giữa tuổi thai ước tính theo kinh cuối và 

siêu âm [5],[6],[7]. 

Phương pháp dựa vào ngày thai máy ngoài phụ thuộc 

vào tính chủ quan của thai phụ, phương pháp này còn 

phụ thuộc vào lần mang thai thứ mấy của thai phụ. Nếu 

là con so thai máy vào khoảng 19 – 21 tuần, con rạ thai 

máy sớm hơn khoảng 17 -19 tuần [8]. 

Phương pháp khám lâm sàng dựa vào bề cao tử cung 

có độ sai biệt khá cao ở những thai phụ mập, đa thai, có 

u xơ tử cung kèm theo hoặc do bàng quang quá căng 

đầy nước tiểu. Đo bề cao tử cung có thể dự đoán tốt 

tuổi thai và ngày dự sanh khi thai phát triển đến 28 – 30 

tuần, sau đó thì không còn chính xác nữa [8].

X quang tìm điểm hoá cốt ở đầu dưới xương đùi sẽ cho 

biết thai đã đủ tháng chưa. Sai lệch của phương pháp 

này là ± 2 tuần [1]. Phương pháp sinh hoá phân tích 

thành phần nước ối của thai hay nước tiểu của mẹ, 
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máu mẹ cũng chỉ là những phương pháp góp phần ước 

đoán khoảng thời gian đủ tháng hoặc thai non tháng. 

Mặc khác, các phương pháp trên hoặc có độ chính xác 

không cao, hoặc không an toàn cho thai hoặc là các 

phương pháp xâm lấn và có nhiều tai biến.

Xác định tuổi thai bằng siêu âm đã được các nhà nghiên 

cứu và áp dụng vào sản khoa từ khá lâu. Theo Neilson 

J.P., trong thư viện sức khỏe sinh sản (The Cochrane 

Library), siêu âm thường quy giai đoạn sớm thai kỳ có 

thể xác định tuổi thai tốt hơn, phát hiện đa thai sớm hơn 

và phát hiện những dị tật thai không có dấu hiệu lâm 

sàng vào thời điểm có thể chấm dứt thai kỳ [9].

 

Có nhiều thông số đo siêu âm để đánh giá tuổi thai 

và có độ sai lệch khác nhau tùy vào thời điểm đo. Tuy 

nhiên, cho đến nay, mọi người đều đồng ý siêu âm tam 

cá nguyệt một bằng phương pháp đo chiều dài đầu 

mông là có giá trị cao nhất.

Năm 1973, Robinson đề xuất phương pháp đo chiều dài 

đầu mông thai nhi để theo dõi sự phát triển của thai từ 

6 đến 13 tuần 6 ngày. Nếu kỹ thuật đo đúng, theo Gary 

S và cộng sự, phương pháp đo chiều dài đầu mông có 

độ sai biệt là ± 3 ngày [3]. Ngày nay, phương pháp đo 

chiều dài đầu mông có giá trị rất lớn trong việc tính toán 

nguy cơ hội chứng Down khi kết hợp với độ mờ da gáy, 

tuổi mẹ, tuổi thai...

Trong một nghiên cứu kết hợp giữa khoa phụ sản bệnh 

viện Royal North Shore và trường đại học Sydney, tác 

giả Susan Campbell đã thực hiện siêu âm đo đạc chiều 

dài đầu mông trên 215 thai phụ có tuổi thai dưới 14 

tuần, với mục tiêu là xác định sai số khi ước tính tuổi 

thai bằng siêu âm đo chiều dài đầu mông so với kinh 

cuối. Kết quả là nếu đo chiều dài đầu mông trước 11 

tuần, ước đoán tuổi thai sẽ có sai biệt là ± 3 ngày, đo 

sau 12 tuần sẽ sai số là ± 6 ngày (r = 0,986, p< 0,001). 

Nếu tuổi thai sau 13 tuần, ước đoán tuổi thai qua siêu 

âm sẽ chính xác hơn nếu đo đạc thêm các thông số 

của các xương dài như chiều dài xương đùi (r = 0,82, p< 

0,01). Ngoài ra nghiên cứu cho biết thêm là không có sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê khi đo đạc bằng siêu ngã 

bụng hay ngã âm đạo (p<0,05) [15]. 

Mongelli Max đã phát biểu rằng mối tương quan giữa 

chiều dài đầu mông và tuổi thai là tuyệt vời cho đến khi 

thai trên 12 tuần [8]. Theo Mongelli Max, không có sự 

khác biệt đáng kể về chiều dài đầu mông giữa giới tính 

hoặc chủng tộc; nhưng đặc điểm bà mẹ như tuổi tác 

và hút thuốc lá có thể có một ảnh hưởng quan trọng 

Hình minh họa chênh lệch tuổi thai khi đo đạc chiều dài đầu mông với mặt cắt chuẩn và không chuẩn

Hình 1: Mặt cắt đo CDĐM không chuẩn

CDĐM = 74mm, ước đoán tuổi thai là 13 tuần 3 ngày.

Hình 2: Mặt cắt đo CDĐM chuẩn 

CDĐM = 85mm, ước đoán tuổi thai là 14 tuần 2 ngày.

(Nguồn: Susan Campbell Westerway: cả hai hình trên đều được đo trên 1 thai nhi [14]) 
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vượt quá 10 tuần thai nghén. Trong nghiên cứu này tác 

giả cho thấy tuổi thai ước tính bằng thông số chiều dài 

đầu mông có sai số là ± 6 ngày, và chính xác nhất là 

giữa 7 đến 10 tuần. Khác với tác giả Susan Campbell, 

Lohr P.A. trong nghiên cứu so sánh sự khác biệt đánh 

giá tuổi thai tam cá nguyệt 1 giữa siêu âm bằng đầu 

dò bụng và âm đạo, cho thấy siêu âm ngả bụng sẽ 

đánh giá tuổi thai thấp hơn trung bình 1,6 ngày (95% CI 

1,0–2,2) so với siêu âm đo chiều dài đầu mông thai  nhi 

bằng ngả âm đạo [4].

Nghiên cứu của Susan Lyn Campbell năm 2008 tại Úc 

cũng chỉ ra sự khác biệt trong ước đoán tuổi thai khi đo 

chiều dài đầu mông trên mặt cắt siêu âm không chuẩn. 

Sự chênh lệnh tuổi thai khi sử dụng mặt cắt không 

chuẩn có thể lên đến 6 ngày [15]. Do vậy, sử dụng mặt 

cắt chuẩn khi siêu âm là việc làm rất cần thiết để đo 

đạc các thông số.

Có hai công thức để ước lượng tuổi thai nhanh là [12]

Tuổi thai (tuần) = chiều dài đầu mông (cm) + 6,5

Tuổi thai (ngày) = chiều dài đầu mông (mm) + 42

Do có nhiều công thức tính tuổi thai dựa vào chiều dài 

đầu mông (sẽ cho nhiều tuổi thai khác nhau với cùng 

một kích thước chiều dài đầu mông) và do sự thành 

công của chương trình đo độ mờ da gáy tầm soát các 

bất thường lệch bội của thai  nhi trong tam cá nguyệt 

1 (chương trình ngày càng được phổ biến rộng rãi và 

được nhiều tổ chức, bệnh viện trên thế giới triển khai 

áp dụng vào dân số của mình). Vấn đề mấu chốt của 

chương trình này việc ước tính tuổi thai bằng nhiều công 

thức sẽ đưa đến khá nhiều sai lệch trong việc tính toán 

nguy cơ cho thai phụ. Sai lệch tuổi thai 1 hay 2 ngày có 

thể làm cho kết quả tính nguy cơ hội chứng Downs cao 

hoặc thấp [11]. Do vậy, tổ chức ISUOG đã đưa ra một 

công thức chung ước tính tuổi thai dựa vào chiều dài 

đầu mông, và khuyến cáo các thành viên áp dụng [10]. 

Công thức này được tạo ra từ sự kết hợp giữa BMUS, 

FMF và ISOUG [10],[11] như sau:

Tuổi thai = 8,052 x (CDÑM x 1,037)1/2 + 23,73

Thai nhi càng lớn, kích thước của thai sẽ vượt quá khả 

năng quan sát của đầu dò siêu âm, nên người ta phải 

sử dụng các thông số đo đạc các cấu trúc khác để xác 

định sự tăng trưởng của thai và ước đoán tuổi thai như: 

đường kính lưỡng đỉnh, chu vi vòng đầu, chu vi bụng, 

chiều dài xương đùi, chiều dài xương chày, khoảng cách 

giữa hai hố mắt... Có nhiều nghiên cứu đã được thực 

hiện trên thế giới chứng minh rằng sự ước đoán tuổi 

thai bằng các thông số đường kính lưỡng đỉnh, chiều 

dài xương đùi, chu vi đầu... ở tam cá nguyệt 2 và 3 sẽ 

có sai lệch nhiều. 

Đường kính lưỡng đỉnh, chu vi đầu và chiều dài xương 

đùi được nhiều tác giả đồng ý dùng để ước tính tuổi thai 

khi thai lớn hơn 14 tuần. Các tác giả cũng lưu ý yếu tố 

dân tộc khi dùng chiều dài xương đùi để ước đoán tuổi 

thai và ngày dự sanh, đường kính lưỡng đỉnh và chu vi 

đầu có thể không ảnh hưởng nhiều giữa các dân tộc.

Trước nay, các tác giả thường dùng một thông số siêu 

âm để ước đoán tuổi thai và ngày dự sanh, nhưng ngày 

càng có nhiều tác giả dùng nhiều thông số siêu âm hơn 

làm tăng tính chính xác khi ước đoán tuổi thai, ví dụ: 

thông số ĐKLĐ, CVVĐ, CDXD.... Tuy nhiên, các tác giả 
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cũng đồng ý rằng, yếu tố quan trọng nhất làm tăng độ 

chính xác đó là các thông số phải được đo đạc trên một 

mặt cắt chuẩn, máy siêu âm có độ phóng đại và độ phân 

giải tương đối để có thể phân biệt được các mốc chuẩn. 
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